Báo cáo thường niên 2012   
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40
Năm báo cáo : năm 2012
I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

· Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40
· Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1800421390 ngày 28/8/2012
· Vốn điều lệ: 16.176.000.000 đồng
· Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 15.391.200.000 đồng
· Địa chỉ: 46/5 đường D2, PhưỜng 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
· Số điện thoại:  083 899 00 99
· Số fax:             083 511 75 33
· Website: dautuxaydung40.com.vn
· Mã cổ phiếu (nếu có): I40
2. Quá trình hình thành và phát triển

-         Ngày thành lập: 19/02/2001
· Thời gian niêm yết: 15/03/2010

· Các sự kiện khác.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Xây dựng các công trình thủy điện, thủy lợi, trạm bơm; Công trình dân dụng công nghiệp, giao thông; công trình ngầm dưới nước, dưới đất, công trình đường ống cấp thoát nước.

· Địa bàn kinh doanh: Địa phương gồm các Tỉnh: Tây Nam bộ, Đông Nam bộ, Tây Nguyên
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

· Mô hình quản trị: Chủ tịch – Phó Chủ tịch – Các thành viên có kiêm nhiệm (không có các tiểu ban)
· Cơ cấu bộ máy quản lý:
Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý công ty

[image: image1]
Bộ máy quản lý của Công ty được tổ chức một cách hợp lý nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty ,ổn định và đảm bảo quyền lợi cho toàn bộ các cổ đông.

· Các công ty con, công ty liên kết: Chi nhánh trực thuộc tại 292 Cách mạng Tháng 8 Thành phố Cần thơ

5. Định hướng phát triển

· Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Doanh thu tăng 10%/năm, Lợi nhuận tăng 10%/năm, Cổ tức từ 12 – 20% năm.
· Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Xây dựng Công ty phát triển bền vững lâu dài
· Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: Kinh doanh lành mạnh đáp ứng nhu cầu đời sống của Cổ đông và Người lao động… từ mức trung bình trở lên.
6. Các rủi ro: 
Đặc thù ngành Xây dựng cơ bản giá cả không ổn định;
Lãi vay ngân hàng không ổn định

Thủ tục thanh toán bổ sung bù giá thời gian kéo dài , gây thiếu vốn .
II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
	STT
	CHỈ TIÊU
	Năm 2012

	
	
	Chỉ tiêu 
Kế hoạch 2012
	Thực hiện 2012
	Tỷ lệ
 %

	1
	Vốn cổ phần
	15.391.200.000 
	15.391.200.000 
	100

	2
	Doanh thu chính
	72.038.671.000
	83.605.323.000
	116

	3
	Lợi nhuận sau thuế 
	1.957.270.000
	1.980.741.000
	101

	4
	Tỷ lệ cổ tức /vốn CP
	12%
	12%
	100


Nguyên nhân không đạt kế hoạch : do nhà nước cắt giảm đầu tư công và nợ của các chủ đầu tư như Công ty cổ phần cấp nước kênh Đông Củ chi , Công ty cổ phần Xây dựng 47… Nên công ty không đủ nguồn tài chính để thực hiện kế hoạch.
2. Tổ chức và nhân sự 

             1 . Họ và tên:  HÀ HUY KHÁNH: Tổng giám đốc
- Giới tính :              Nam
- Ngày tháng năm sinh :         24/5/1955
- CMND :  Số   023039551        Cấp ngày : 23/03/2011       Tại : CATP. Hồ Chí Minh.

- Nơi sinh :     Thanh Hóa
- Quốc tịch :      Việt Nam
- Dân tộc :     Kinh
- Quê quán :   :     Thanh Hóa
- Địa chỉ thường trú :    206 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

- Số điện thoại cơ quan :  08.38 99 00 99
- Trình độ văn hóa :   10/10 

- Trình độ chuyên môn :     Cử nhân kinh tế 

  - Số cổ phần nắm  giữ:
731.200 CP  chiếm Tỷ lệ: 47%

+ Sở hữu caù nhaân


:  324.400 cp

+ Đại diện sở hữu (SCIC)
            :  406.800 cp
2 - Họ và tên : SÁI VĂN NHUỆ –  Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng KH-KT-XM
- Giới tính :              Nam
- Ngày tháng năm sinh :         16/5/1954
- CMND :  Số   361125881        Cấp ngày : 25/8/2005       Tại : CATP. Cần Thơ.

- Nơi sinh :     Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên

- Quốc tịch :      Việt Nam
- Dân tộc :     Kinh
- Quê quán :   X. Lạc Đạo, H. Văn Lâm, T. Hưng Yên

- Địa chỉ thường trú :    110/17 - Hàm Nghi, P. Bến nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- Số điện thoại cơ quan :  08.38 99 00 99
- Trình độ văn hóa :   10/10 

- Trình độ chuyên môn :     Kỹ sư Thủy lợi 

  - Số cổ phần  cá nhân nắm giữ

:   18.610  CP  chiếm Tỷ lệ: 1,21%
 3  .Họ và tên: TRẦN ỨNG HÒE: –  Phó Tổng giám đốc 
- Giới tính :              Nam
- Ngày tháng năm sinh :         28/4/1956
- CMND :  Số   024240519        Cấp ngày : 16/02/2004       Tại : CATP. Cần Thơ.

- Nơi sinh :     Phường Vị Xuyên ,TP Nam Định
- Quốc tịch :      Việt Nam
- Dân tộc :     Kinh
- Quê quán :   Phường Vị Xuyên ,TP Nam Định
- Địa chỉ thường trú :    75 đường 1A, Bình trị đông, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

- Số điện thoại cơ quan :  08.38 99 00 99
- Trình độ văn hóa :   10/10 

- Trình độ chuyên môn :     Kỹ sư Thủy lợi 

  - Số cổ phần  cá nhân nắm giữ

:        chiếm Tỷ lệ:

  4. Họ và Tên: NGUYỄN ĐỨC HÙNG: Phó Tổng giám đốc
- Giới tính :              Nam
- Ngày tháng năm sinh :        27/9/1957
- CMND :  Số   023 654 641        Cấp ngày : 13/8/1998       Tại : CATP. HCM.

- Nơi sinh :     La phúc , Hoài đức,  Hà Nội
- Quốc tịch :      Việt Nam
- Dân tộc :     Kinh
- Quê quán :   :     La phúc , Hoài đức,  Hà Nội
- Địa chỉ thường trú :   Cư xá , Tân cảng phường 25  Quận Bình Thạnh,, TP. Hồ Chí Minh.

- Số điện thoại cơ quan :  08.38 99 00 99
- Trình độ văn hóa :   10/10 

- Trình độ chuyên môn :     Kỹ sư Thủy lợi 

  - Số cổ phần  cá nhân nắm giữ

:   18.610  CP  chiếm Tỷ lệ: 1,2%
 5. Họ và Tên: TRẦN ĐĂNG THẮNG : Phó Tổng giám đốc

- Giới tính :              Nam
- Ngày tháng năm sinh :         08/5/1967
- CMND :  Số   023765778        Cấp ngày : 03/7/2012       Tại : CATP. Hồ Chí Minh
- Nơi sinh :     Đình Cao, Phù Tiên , Hải Hưng

- Quốc tịch :      Việt Nam
- Dân tộc :     Kinh
- Quê quán :  :     Đình Cao, Phù Tiên , Hải Hưng

- Địa chỉ thường trú :    Ấp 3,Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.

- Số điện thoại cơ quan :  08.38 99 00 99
- Trình độ văn hóa :   10/10 

- Trình độ chuyên môn :     Kỹ sư Thủy lợi 

  - Số cổ phần  cá nhân nắm giữ

:                chiếm Tỷ lệ:


6. Họ và tên : NGUYỄN THỊ HOA - Kế toán trưởng Công ty

- Giôùi tính :              Nữ
- Ngày tháng năm sinh :         02/9/1964
- CMND :  Số   023667889        Cấp ngày : 24/10/1998       Tại : CATP. Hồ Chí Minh

- Nơi sinh :    Gia Lạc, Gia Viễn, Ninh Bình
- Quốc tịch :      Việt Nam
- Dân tộc :     Kinh
- Quê quán :  :     Gia Lạc, Gia Viễn, Ninh Bình

- Địa chỉ thường trú :    447/15B Điện Biên Phủ, P25, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

- Số điện thoại cơ quan :  08.38 99 00 99
- Trình độ văn hóa :   10/10 

- Trình độ chuyên môn :     Cử nhân kinh tế 
- Những thay đổi trong ban điều hành: (Liệt kê các thay đổi trong Ban điều hành trong năm).

1/ Ông: Sái Văn Nhuệ giữ chức vụ Tổng Giám đốc từ tháng 01 năm 2012 đến ngày 15 tháng 05 năm 2012
Từ 16/5/2012 giữ chức Phó Tổng giám đốc đến nay.

2/ Ông Hà Huy Khánh giữ chức vụ Tổng Giám đốc từ ngày 16 tháng 05 năm 2012 đến nay.

3/ Ông Trần Đăng Thắng giữ chức Phó Tổng Giám đốc từ tháng 11 năm 2012 đến nay.

· 4/ Bà Nguyễn Thị Hoa được bổ nhiệm chức Quyền Kế toán trưởng Công ty thay ông Đinh Xuân Vui nghỉ hưu từ ngày 05/06/2012.và bổ nhiệm chính thức từ ngày 15/10/2012.
· Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động. 

CÁN BỘ CHUYÊN MÔN

VÀ KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY

-----------------------

	STT
	Cán bộ chuyên môn và kỹ thuật theo nghề
	Sốù lượng
	Số năm trong nghề
	Đã kinh  qua công tác qui mô lớn cấp : Nhà nước nghành

	I
	KỸ SƯ
	20
	
	

	1
	Kỹ sư thuỷ lợi, Giao thông
	13
	Trên 10 năm
	Dầu tiếng-Trị An, Hệ thống Tầm Phương , Bán Đảo Cà Mau HTTL QL Phụng Hiệp ,Tứ Giác Long Xuyên , Tây Ninh , Đồng Nai , Sông Bé , Bà Rịa Vũng Tàu ....

	4
	Kỹ sư kinh tế tài chính
	4
	Trên 10 năm
	Nam bộ,TPHCM,ĐBSCL,Tây nguyên

	5
	Kỹ sư xe máy
	3
	Trên 10 năm
	Nam bộ,TPHCM,ĐBSCL,Tây nguyên 

	II
	TRUNG CấP
	10
	
	

	1
	Trung cấp Thuỷ Lợi
	07
	Trên 15 năm
	Nam bộ,TPHCM,ĐBSCL,Tây nguyên 

	4
	Trung cấp kế toán thống kê
	03
	Trên 15 năm
	Nam bộ,TPHCM,ĐBSCL,Tây nguyên 


CÔNG NHÂN KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY

----------------

	TT
	CÔNG NHÂN THEO NGHỀ
	Số lượng
	Bậc

1/7
	Bậc 

2/7
	Bậc 

3/7
	Bậc 

4/7
	Bậc 5/7
	Bậc

6/7
	Bậc

7/7

	1
	Công nhân lái xe
	12
	
	
	12
	
	
	
	

	2
	Công nhân lái máy
	25
	
	
	
	05
	10
	06
	4

	3
	Công nhân vận hành máy đứng
	03
	
	
	
	
	
	3
	

	4
	Công nhân Hàn
	02
	
	
	
	
	
	2
	

	5
	Công nhân sửa chữa
	03
	
	
	
	
	
	2
	1

	6
	Công nhân sắt, mộc, nề
	10
	
	
	
	
	3
	5
	2

	7
	Công nhân bê tông
	03
	
	
	01
	02
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a) Các khoản đầu tư lớn: Nêu các khoản đầu tư lớn được thực hiện trong năm (bao gồm các khoản đầu tư tài chính và các khoản đầu tư dự án), tình hình thực hiện các dự án lớn. Đối với trường hợp công ty đã chào bán chứng khoán để thực hiện các dự án, cần nêu rõ tiến độ thực hiện các dự án này và phân tích nguyên nhân dẫn đến việc đạt/không đạt tiến độ đã công bố và cam kết).  
Đầu tư dự án:
- Kho bãi Quận 9 , TP Hồ Chí Minh: Tổng mức đầu tư   : 7.998.446.940 đ
- Dự án nước sạch Sài gòn- Dầu tiếng                             :   564. 500.000 đ

- Dự án nước sạch Hồ Cầu mới                                       :    900.000.000 đ

- Dự án Thủy điện nhỏ Sông Ray                                     :   360.000.000 đ
- Dự án khai thác cát Dầu Tiếng                                     :   500.000.000 đ

- Dự án kinh doanh vật liệu xây dựng                            : 3.500.000.000 đ
Các Dự án đầu tư được xây dựng luận chứng kinh tế cụ thể và được nghiên cứu bàn bạc kỹ lưỡng, công khai minh bạch.

Các Dự án như Dự án kho bãi Quận 9, Dự án khai thác Cát Dầu Tiếng đã hoàn thành đưa vào khai thác có hiệu quả kinh tế. Đặc biệt là Dự án kho bãi Quận 9 doanh thu hàng năm >3 tỷ đồng. Các dựa án còn lại do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế và trong giai đoạn lập Dự án.  HĐQT đã họp xem xét không hiệu quả, chờ lâu. Chủ trương rút vốn.
b) Các công ty con, công ty liên kết: (Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty con, công ty liên kết). 

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính 
Đơn vị tính: 1.000 đ
	Chỉ tiêu
	Năm 2011
	Năm 2012
	% tăng giảm

	* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:
Tổng giá trị tài sản

Doanh thu thuần

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức


	84.649.000

87.116.530
2.964.888

2,446.587

15%
	78.222.179

83.562.561

2.421.246
1.980.741

12%
	-7,6%
-4%

-18%

-20%

3%




· Các chỉ tiêu khác: (tùy theo đặc điểm riêng của ngành, của công ty để làm rõ kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất).

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

	Các chỉ tiêu
	Năm 2011
	Năm 2012
	Ghi chú

	1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

· Hệ số thanh toán ngắn hạn:

TSLĐ/Nợ ngắn hạn

· Hệ số thanh toán nhanh:

TSLĐ - Hàng tồn kho

Nợ ngắn hạn
	1,23

0,66


	1,09

0,52
	

	2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

· Hệ số Nợ/Tổng tài sản

· Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
	0,76

4,15
	0,75

3,64
	

	3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

· Vòng quay hàng tồn kho:

Giá vốn hàng bán    

Hàng tồn kho bình quân

· Doanh thu thuần/Tổng tài sản 
	3,39

1,03
	2,48

1,07


	

	4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

· Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  thuần

· Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 

· Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

· Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần

. . . . . . . . .
	0,03

0,16

0,03

0,03
	0,02

0,13

0,03

0,01
	



5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần: Nêu tổng số cổ phần và loại cổ phần đang lưu hành, số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do và số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty hay cam kết của người sở hữu. Trường hợp công ty có chứng khoán giao dịch tại nước ngoài hay bảo trợ việc phát hành và niêm yết chứng khoán tại nước ngoài, cần nêu rõ thị trường giao dịch, số lượng chứng khoán được giao dịch hay được bảo trợ và các thông tin quan trọng liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công ty liên quan đến chứng khoán giao dịch hoặc được bảo trợ tại nước ngoài.  

Tổng số Cổ phần :                           1.539.120  cổ phần mệnh giá 10.000 đồng
* Cổ phần chuyển nhượng cá nhân:                        1.107.730 cổ phần
* Cổ phần tổ chức:


- Đại diện SCIC:                                            406.800 cổ phần

- Công đoàn Công ty Cổ phần ĐT&XD 40:       4.590 cổ phần
            - Cổ phiếu quỹ:                                              15.000 cổ phần


-Chi nhánh Công ty TNHHCKNH NN&PTNT
VN TP Hồ Chí Minh                                                     5.000 cổ phần

b) Cơ cấu cổ đông: Nêu cơ cấu cổ đông phân theo các tiêu chí tỷ lệ sở hữu (cổ đông lớn, cổ đông nhỏ); cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân; cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài, cổ đông nhà nước và các cổ đông khác. 

	STT
	Họ  Và Tên
	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ baùo caùo
	Ghi Chuù

	
	
	Số cổ phiếu
	Tỷ lệ
	

	I
	Cổ đông nội bộ
	
	
	

	1
	Lê Văn Thư
	85.490
	5,50%
	Chủ tịch HĐQT

	2
	Lê Văn Thịnh
	102.210
	6,64%
	Phó Chủ tịch HĐQT

	3
	Hà Huy Khánh
	327.400
	20,56%
	Ủy viên HĐQT – TGĐ

	4
	Sái Văn Nhuệ
	18.610
	1,50%
	Phó Tổng giám đốc 

	5
	Nguyễn Đức Hùng
	10.180
	0,68%
	Phó Tổng giám đốc

	II
	Cổ đông lớn
	
	
	

	1
	Đinh Thế Trung
	145.780
	9,47%
	Cổ đông thể nhân

	2
	Dương Văn Vang
	203.470
	13,19%
	Cổ đông thể nhân

	3
	Lê Đình Hiển
	100.000
	6,49%
	Cổ đông thể nhân

	4
	Lê Văn Thư
	85.490
	5,50%
	Chủ tịch HĐQT

	5
	Lê Văn Thịnh
	102.210
	6,64%
	Phó Chủ tịch HĐQT

	6
	Hà Huy Khánh
	327.420
	20,56%
	Ủy viên HĐQT – TGĐ

	7
	TCT Vốn NN
	406.800
	26,43%
	Cổ đông Nhà nước

	
	
	
	
	

	III/
	Cổ đông nhỏ
	146.380
	9,51%
	34 cổ đông

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Nêu các đợt tăng vốn cổ phần trong năm bao gồm các đợt chào bán ra công chúng, chào bán riêng lẻ, chuyển đổi trái phiếu, chuyển đổi chứng quyền, phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu...vvv thành cổ phần.

- 
III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty) 
 Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau: 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1- Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch  năm 2012:

	STT
	CHỈ TIÊU
	Năm 2012

	
	
	Chỉ tiêu
	Chỉ tiêu
	Thực
	Tỷ lệ

	
	
	ĐHNK3
	ĐHTN
	hiện
	TH/NK
	TH/ĐHTN

	(0)
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5) = (4)/(2)
	(6) = (4)/(3)

	1
	Vốn cổ phần
	15.391.200
	15.391.200
	15.391.200
	100,00%
	100,00%

	2
	Tổng doanh thu 
	140.000.000 
	 72.038.000 
	86.123.000 
	61,52%
	119,55%

	3
	Tổng LN trước thuế 
	5.526.000 
	2.372.000 
	      2.421.000 
	43,81%
	102,07%

	4
	Lợi nhuận sau thuế
	4.144.500 
	1.957.000 
	      1.980.000 
	47,77%
	101,18%

	5
	TL cổ tức /vốn CP
	12 %
	12 %
	12 %
	100,00%
	100,00%

	6
	Khấu hao TSCĐ
	
	4.561.000
	3.532.000
	 
	77,44%


· Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch/dự tính và các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước đây. Trường hợp kết quả sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch thì nêu rõ nguyên nhân và trách nhiệm của Ban Giám đốc đối với việc không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (nếu có).

Năm 2012 các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và chi cổ tức đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội thường niên. Riêng chỉ tiêu Khấu hao TSCĐ chỉ đạt 77,44% vì thực chất năm 2012 sản lượng thực hiện thấp, xe máy thiết bị hoạt động ít nên chỉ trích KHTS theo đúng quy định ( Khấu hao theo sơ đồ đường thẳng ).

I/- Thuận lợi : 

- Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 vẫn khẳng định là đơn vị chủ lực xây dựng thủy lợi ở Đồng bằng sông Cửu Long, TP. Hồ Chí Minh và Miền Đông Nam bộ; được các BQLDA của Bộ và các địa phương tín nhiệm.

- Công ty đã nhìn thấy những khó khăn do suy giảm kinh tế toàn cầu và lạm phát tăng cao sẽ ảnh hưởng tới việc sản xuất, đã kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất, hạn chế lãi vay ngân hàng.

- Đại đa số người lao động trong toàn Công ty, nhất là các cán bộ quản lý luôn luôn quyết tâm phấn đấu giữ vững sự ổn định và phát triển Công ty.

II/- Khó khăn :
- Một số gói thầu Chủ đầu tư chậm giải phóng mặt bằng ( Cống Năm Chít – Sóc Trăng, Gói 9, Gói 50 – Kênh Sông Ray ), nên không triển khai thi công đúng tiến độ theo hợp đồng được.

- Một số công trình chậm được phê duyệt thay đổi thiết kế ( Cống Tầm Vu ), và chậm phê duyệt dự toán phát sinh, bù giá ( Công trình Bà Hồng ) gây khó khăn, chậm trễ cho việc thi công.

- Giá cả vật tư nhiên liệu biến động lớn ảnh hưởng không nhỏ tới kế hoạch tiền vốn và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Sự suy giảm kinh tế toàn cầu, tình hình kinh tế biến động, lạm phát tăng; lãi suất ngân hàng tăng cao ( Năm 2011 có khoản vay phải chịu mức lãi suất 24,6%/năm ) đã ảnh hưởng rất lớn tới hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Trong năm 2012 Chính phủ thực hiện “chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi ngân sách nhà nước” theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011, các dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước bị cắt giảm, cơ hội trúng thầu xây lắp thấp ( Cả năm 2012 Công ty chỉ trúng thầu vào tháng 12/2012 được 01 Gói thầu số 6 – Cống Dù Há với giá trị 18,453 tỷ đồng ). Nguồn vốn thanh toán khối lượng công trình hoàn thành bị cắt giảm.   
- Thiết bị xe máy cũ hư hỏng nhiều, việc đầu tư trang bị thiết bị mới chưa kịp đáp ứng với yêu cầu công việc.

- Bộ máy quản lý điều hành Công ty còn cồng kềnh, chưa tinh gọn, hiệu suất làm việc chưa cao.

- Lực lượng lao động thủ công thiếu hụt, phải thuê mướn nhiều, không ổn định và không chuyên nghiệp. Người lao động không an tâm do giá cả sinh hoạt biến động trong lúc tiền lương chưa đáp ứng. 
· Những tiến bộ công ty đã đạt được . 
Năm 2012 Công ty cũng đã tinh giảm bộ máy quản lý gọn nhẹ, cơ động, CBCNV làm việc với tích cực và khẩn trương hơn .
2. Tình hình tài chính

a/ Tình hình tài sản

Phân tích tình hình tài sản, biến động tình hình tài sản (phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản, nợ phải thu xấu, tài sản xấu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh).

II. Giá trị doanh nghiệp trên sổ sách 31/12/2012: 

                                                                                       Đơn vị tính: 1.000 đ
	STT
	CHỈ TIÊU
	NĂM 2012
	

	A
	TỔNG TÀI SẢN 
	78.222.177
	

	I
	TÀI SẢN DÀI HẠN
	18.711.777
	

	1
	TSCĐ hữu hình
	14.188.599
	

	2
	TSCĐ Vô hình
	2.159.969
	

	3
	XDCB dở dang
	 
	

	4
	Khoản đầu tư tài chính 
	1.824.500
	

	5
	Tài sản dài hạn khác 
	538.709
	

	II
	TÀI SẢN NGẮN HẠN 
	59.510.400
	

	1
	Tiền và tương đương tiền
	4.718.033
	

	2
	Các khoản phải thu ngắn hạn
	21.248.813
	

	4
	Hàng tồn kho 
	31.130.456
	

	6
	Tài sản ngắn hạn khác 
	2.413.098
	

	B
	NỢ PHẢI TRẢ
	55.965.381
	

	 
	- Nợ ngắn hạn
	54.478.491
	

	 
	- Nợ dài hạn
	1.486.890
	

	C
	GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP
	22.256.796
	


  III. Giá trị doanh nghiệp theo kiểm kê thực tế 31/12/2012.

                                                                              Đơn vị tính: 1.000 Đ
	Soá

TT
	CHỈ TIÊU KINH TẾ
	GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

Theo KIỂM KÊ đến 31/12/2012
	GHI CHÚ

	A
	Tổng tài sản 
	104.570.544
	

	I
	Tài sản cố định và ĐT dài hạn
	45.060.144
	

	1
	Tài sản cố định
	40.536.966
	

	
	- Máy móc thiết bị
	16.492.600
	

	
	- Nhà cửa,Vật kiến trúc
	20.255.000
	

	
	- Thiết bị văn phòng
	273.470
	

	
	-Công cụ dụng cụ, ván khuôn
	3.515.895
	

	2
	Tài sản vô hình 
	2.159.969
	

	3
	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	1.824.500
	

	4
	Tài sản dài hạn khác 
	538.709
	

	II
	Tài sản lưu động & ĐT ngắn hạn
	59.510.400
	

	1
	Tiền và các khoản tương đương tiền
	4.718.033
	

	2
	Các khoản phải thu
	21.248.813
	

	3
	Giá trị vật tư tồn kho
	31.130.456
	

	4
	Tài sản lưu động khác
	2.413.098
	

	B
	Tổng số nợ  phải trả
	55.965.381
	

	1
	Nợ ngắn hạn
	54.478.491
	

	2
	Nợ dài hạn
	1.486.890
	

	C
	Giá trị doanh nghiệp có đến 31/12/2012
	48.605.163
	


So sánh giá trị doanh nghiệp trên sổ sách và kiểm tra thực tế đến 31/12/2012 chêch lệch là 26,348 tỷ đồng. Như vậy giá trị doanh nghiệp đang được bảo toàn và tăng trưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty.

   b/ Tình hình nợ phải trả

· Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ.

Nợ phải trả ngắn hạn tăng vì Công ty vốn ít lại bị các Chủ đầu tư chậm nghiệm thu thanh toán khi công trình đã hoàn thành như Gói thầu 1D ,Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư Thủy lợi 47   giá trị trên 12 tỷ đồng, các công trình chậm phê duyệt phát sinh bù giá như công trình Bà Hồng, công trình hồ chứa nước Kênh Đông……trong khi giá cả vật tư biến động lớn đã ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:
a.  Sau Đại hội cổ đông thường niên ngày 16/04/2012, cơ cấu cổ đông và cơ cấu Ban lãnh đạo Công ty có thay đổi về bản chất, cho nên công tác quản lý và điều hành sâu sát, thiết thực và hiệu quả hơn. Cơ chế quản lý của Công ty đã được hoàn thiện, từng bước Ban hành và triển khai thực hiện các quy chế quản lý mới ( Quy chế quản trị nội bộ về Tổ chức bộ máy và hoạt động của Công ty, Quy chế Giao khoán và quyết toán nội bộ, Quy chế Quản trị Tài chính) nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong điều hành, quản lý, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
b. Năm 2012 Công ty đã bám sát, quan hệ mật thiết với các Chủ đầu tư để kịp thời tháo gỡ, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong thi công công trình. Cụ thể khi gặp vướng mắc về thủ tục và nguồn vốn giải phóng mặt bằng Gói 9 và Gói 50 – Kênh Sông Ray, Công ty đã mạnh dạn đề xuất và đã thực hiện cho Ban đền bù giải phóng mặt bằng của địa phương vay 163 triệu đồng để trả ngay tiền đền bù cho một số hộ dân còn vướng mắc. Kết quả là vướng mắc về mặt bằng đã được giải quyết, Gói 9 và Gói 50 đã được thi công hoàn thành cơ bản trước 30/01/2013.  

c. Tháng 8 năm 2012 Công ty đã tổ chức thành công 4 Hội nghị ( Hội nghị quản lý kỹ thuật, Hội nghị Quản lý xe máy, Hội nghị công tác giao khoán và Hội nghị người lao động ). Điều đó thể hiện quyết tâm của Ban lãnh đạo Công ty muốn tổ chức quản lý, điều hành Công ty một cách toàn diện, bài bản nhằm xây dựng Công ty phát triển nhanh, mạnh và vững chắc.

d. Người lao động trong Công ty đã tự giác làm việc theo trách nhiệm và chất lượng công việc hoàn thành tốt hơn. Cổ đông đã tin tưởng vào những người quản trị và điều hành Công ty, luôn tạo cơ hội cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ.

e. Bộ máy quản lý Công ty hiện  nay đã được tinh giảm gọn nhẹ một bước. CBCNV làm việc với tác phong khẩn trương, tích cực và trách nhiệm cao hơn.
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- MỤC TIÊU:


- Tiếp tục giữ gìn, phát triển, quảng bá thương hiệu “Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40”, không chỉ trong lĩnh vực xây dựng mà cả lĩnh vực dịch vụ và khai thác kinh doanh vật liệu xây dựng. 


- Phấn đấu tăng trưởng Nhiệm kỳ IV so với Nhiệm kỳ III: Tổng doanh thu bằng 150% – 200%, Tổng lợi nhuận sau thuế bằng 125% - 150%, Tổng mức chi cổ tức bằng 140% – 160%; tăng trưởng năm cuối Nhiệm kỳ IV ( năm 2017 ) so với năm cuối Nhiệm kỳ III ( năm 2012 ): Doanh thu bằng 300%, lợi nhuận sau thuế bằng 300%, mức chi cổ tức bằng 200%.

 CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN :                                                  

Đơn vị :   1.000 đồng

	TT
	CHỈ TIÊU
	KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

	
	
	NĂM 2013
	NĂM 2014
	NĂM 2015
	NĂM 2016
	NĂM 2017

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	Vốn cổ phần
	   15.391.200 
	  15.391.200 
	   15.391.200 
	  15.391.200 
	 15.391.200 

	2
	Tổng sản lượng ( Có VAT )
	 118.470.000 
	148.088.000 
	 185.109.000 
	231.386.000 
	289.233.000 

	3
	Doanh thu 
	 107.700.000 
	134.625.000 
	 168.281.000 
	210.351.000 
	262.939.000 

	4
	Lợi nhuận trước thuế
	     3.016.250 
	    3.770.313 
	     4.712.891 
	    5.891.113 
	    7.363.892 

	5
	Lợi nhuận sau thuế TNDN
	     2.451.000 
	    3.064.000 
	     3.830.000 
	    4.788.000 
	    5.985.000 

	6
	Tỉ lệ cổ tức/vốn cổ phần
	15%
	18%
	20%
	22%
	24%

	7
	Khấu hao TSCĐ
	    4.000.000 
	    4.200.000 
	4.400.000 
	    4.600.000 
	    4.800.000 


5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có)- (Trường hợp ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần).

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty 
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)

1. Miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT Công ty 

- Họ và tên : Khổng Anh Dũng

- Lý do: Không đủ số cổ phiếu đảm bảo tiêu chuẩn là thành viên HĐQT theo quy định “ Ông Khổng Anh Dũng đã chuyển nhượng hết cổ phiếu” và có đơn từ nhiệm và được đại hội cổ đông thường niên 2011 họp ngày 16/04/2012 chấp thuận.

- Họ và tên : Sái Văn Nhuệ

- Lý do: Không đủ số cổ phiếu đảm bảo tiêu chuẩn là thành viên HĐQT theo quy định “ Ông Sái Văn Nhuệ đã chuyển nhượng cổ phiếu còn lại 1% không đủ điều kiện để là Ủy viên HĐQT” và có đơn từ nhiệm HĐQT họp phiên họp 42(nhiệm kỳ 3) ngày 27/09/2012 chấp thuận.

2. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

- Họ và tên : Hà Huy Khánh

- Đã được đại hội cổ đông thường niên 2011 họp ngày 16/04/2012 bầu bổ sung và trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu 98,85%.

Mặc dù có sự thay đổi lớn về mặt nhân sự nhưng HĐQT Công ty luôn đoàn kết nhất trí cao trong chỉ đạo, đã lấy lại uy tín cho Công ty đối với các Chủ Đầu tư của các Ban Dự án Thủy lợi thuộc Bộ NN và PTNT cũng như các Tỉnh đồng bằng Sông Cửu long , các tỉnh miền Đông Nam bộ, các Tỉnh miền Trung Tây nguyên. Đã đem lại luồng sinh khí mới cho Công ty.
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Trong năm qua mặt dù có thay đổi về mặt nhân sự trong Ban Tổng Giam đốc điều hành nhưng đem lại cho Công ty nhiều mặt tích cực. Với Tổng giám đốc điều hành mới năng động có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý Công ty cổ phần. Đã làm cho bộ máy quản lý  Công ty hiện nay được tinh giảm gọn nhẹ .CBCNV làm việc với tác phong khẩn trương ,tích cực và trách nhiệm cao hơn trước.
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị
3.1- Đầu tư nâng cao năng lực, mở rộng lĩnh vực và địa bàn hoạt động, nâng cao doanh thu:  

3.1.1-  Hội đồng Quản trị tập trung nghiên cứu ngay công việc quản trị chiến lược để định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2013-2017 cho phù hợp với tình hình thực tế. Đánh giá lại những lĩnh vực SXKD có hiệu quả còn thấp để có giải pháp thích hợp. Nghiên cứu phát triển những lĩnh vực SXKD mới và sản phẩm mới có sức tiêu thụ cao, ít cạnh tranh, có hiệu quả ở những thị trường mới. 
3.1.2- Phát triển vốn kinh doanh để tăng quy mô Công ty, đảm bảo đủ năng lực thực thi những dự án lớn có vốn đầu tư trong nước và quốc tế. Đầu tư trang bị mới xe máy thiết bị thi công nhằm nâng cao năng lực, bảo đảm thi công đúng tiến độ các công trình trúng thầu theo hợp đồng với Chủ đầu tư.  

3.1.3- Công ty cần tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp từ năm 2012 và các công trình mới trúng thầu, đảm bảo hoàn thành vượt tiến độ hợp đồng đã ký với Chủ Đầu tư, nhằm nâng cao uy tín và Thương hiệu của Công ty, mục đích là để tăng cơ hội trúng thầu các dự án mới. 

3.1.4- Cần xác định Đồng bằng sông Cửu Long là địa bàn truyền thống, trọng điểm của Công ty, từ đó tập trung quan hệ, đấu thầu các dự án của các Chủ đầu tư là : Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 10; các địa phương tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Tháp, Long An, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang ... Ngoài ra với mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, chúng ta cần mở rộng địa bàn hoạt động, tham gia đấu thầu xây lắp các dự án của các Chủ đầu tư: Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 8, 9 và các địa phương tỉnh Bình Dương, Đồng nai, Bà Rịa – Vũng Tàu ...

3.1.5- Chủ động liên danh với các doanh nghiệp đối tác có năng lực để đấu thầu thi công các công trình có quy mô lớn. Chú trọng đến các công trình thuộc dự án biến đổi khí hậu, chống ngập, hồ chứa nước, phục hồi nâng cấp đê biển các tỉnh phía Nam, Đồng bằng sông Cửu Long thuộc nguồn vốn WB, ADB…; Phát triển sang thi công các công trình giao thông, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp. 

3.1.6- Xem xét hiệu quả các các Dự án đầu tư:  Dự án cấp nước Sài Gòn – Dầu Tiếng, Dự án cấp nước Cầu Mới, Dự án Thuỷ điện Sông Ray. Từ đó quyết định tiếp tục đầu tư thực hiện Dự án hay chuyển nhượng quyền đầu tư đã có của Công ty. 

3.1.7- Nghiên cứu đầu tư trang bị, hình thành Xí nghiệp sản xuất bê tông tươi cung cấp cho Khu công nghiệp tại Đức Hoà – Đức Huệ thuộc tỉnh Long An.

3.1.8- Tập trung đầu tư nâng cao năng lực khai thác, nâng cao sản lượng và lợi nhuận khai thác cát của Xí nghiệp Khai thác vật liệu và Xây dựng Dầu Tiếng. Đẩy mạnh việc mở rộng đối tượng, thị trường tiêu thụ cát khai thác, đồng thời sẵn sàng cung cấp cát phục vụ thi công công trình và cung cấp cát cho Xí nghiệp sản xuất bê tông tươi khi hình thành.     
3.2- Hoàn thiện phương thức quản lý điều hành, nâng cao năng lực quản trị:

Mục tiêu là xây dựng một phương thức quản lý điều hành một cách chuyên nghiệp để nâng cao năng lực và hiệu quả quản trị Công ty. Gồm:

- Xây dựng các qui chế phân rõ nhiệm vụ và sự phối hợp giữa HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát trong việc điều hành mọi hoạt động của Công ty. Phân cấp cho Ban điều hành nhằm đảm bảo công việc được chủ động, thông suốt, có trách nhiệm trên cơ sở thực hiện những định hướng lớn đã được ĐHCĐ và HĐQT đưa ra.

- Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, điều kiện thành viên và đánh giá hiệu quả làm việc của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và cán bộ chủ chốt từ Công ty đến Công trường. Phân công nhiệm vụ trong từng thành viên HĐQT và BKS.
3.3- Triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, kết luận tại 4 Hội nghị ngày 28/08/2012: 


- Căn cứ các Nghị quyết, kết luận tại 4 Hội nghị Công ty đã tổ chức thành công ngày 28/08/2012, cần tập trung soạn thảo và ban hành đồng bộ các hướng dẫn, biểu mẫu cần thiết và tổ chức tập huấn, triển khai thực hiện kịp thời để phát huy tác dụng, hiệu quả thiết thực của các Hội nghị trên. 

- Đặc biệt chú trọng thực hiện tốt công tác quản lý kỹ thuật nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, thẩm mỹ công trình và Thương hiệu Công ty. Tích cực triển khai đăng ký và phấn đấu thực hiện mỗi năm có ít nhất một công trình được tặng Huy chương vàng chất lượng cao toàn diện.  

- Công tác giao khoán thi công công trình cần phải làm kịp thời ngay từ khi mới bắt đầu thi công để Đơn vị thực hiện chủ động từ đầu. Về hình thức khoán cần lựa chọn thích hợp với quy mô, đặc điểm công trình và đối tượng nhận khoán theo như kết luận tại Hội nghị giao khoán ngày 28/08/2012.  


- Ngoài công tác khoán thi công công trình, cần nghiên cứu khoán các khoản chi phí quản lý, tiếp khách ... để thực hành tiết kiệm, tránh lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

3.4- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:

Nguồn nhân lực là tài sản vô giá của doanh nghiệp. Thực hiện mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là để đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty. Cụ thể:

- Xây dựng kế hoạch thu hút, tuyển dụng, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực gắn liền với chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh và định hướng tái cấu trúc doanh nghiệp của Công ty.

- Đào tạo bồi dưởng cán bộ quản lý gắn liền với vị trí, chức danh công việc để nâng cao tính chuyên nghiệp tại mỗi vị trí công tác. Tuyển dụng và bố trí nhân sự phải theo đúng quy trình, đúng năng lực, chuyên ngành, đúng vị trí công việc.

- Hoàn thiện hệ thống quy chế, chế độ, chính sách nhân sự, tiền lương, thi đua khen thưởng, phúc lợi. Từng bước tạo môi trường làm việc tốt, nâng cao chế độ đãi ngộ cho người lao động. Duy trì và phát triển văn hóa Công ty trong đời sống và làm việc của người lao động.

- Quảng bá Thương hiệu “Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40” để thu hút nguồn nhân lực có trình độ và chất lượng cao trong xã hội, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
3.5- Hoàn thiện công tác tài chính – kế toán:

Hoàn thiện công tác tài chính – kế toán đối với Công ty cần được chú trọng thực hiện mạnh mẽ. Đây được xem là ưu tiên hàng đầu với mục tiêu xây dựng nền tài chính – kế toán vững mạnh cho Công ty trong giai đoạn 5 năm tới. Các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm:

- Đẩy mạnh hoạt động của hệ thống quản lý tài chính với các công việc sau:

+ Phân tích, lập kế hoạch và dự báo tình hình tài chính Công ty;

+ Cân đối và thu xếp tài chính cho các lĩnh vực hoạt động của Công ty;

+ Xây dựng chính sách và kế hoạch tài chính hằng năm, trung và dài hạn;

+ Xây dựng hệ thống kiểm soát, quản lý rủi ro tài chính;

+ Có bộ phận kiểm soát công nợ để quản lý việc thanh toán nợ và quản lý rủi   ro thực hiện qua việc quản lý các hợp đồng kinh tế, tín dụng.


- Tăng cường công tác hạch toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Quan tâm lựa chọn, bố trí cán bộ có đủ trình độ, kinh nghiệm và phẩm chất làm công việc này ( Có thể kiêm nhiệm các phần việc khác nữa ); cho mua phần mềm kế toán chuyên nghiệp mới để đảm bảo cung cấp chính xác, kịp thời chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm từng công trình trong từng tháng, quý, năm cho Ban lãnh đạo Công ty.

   
- Chú trọng khâu kê khai và quyết toán thuế. Phải cập nhật kịp thời các chính sách chế độ mới nhất liên quan đến lĩnh vực thuế ( giãn, giảm thuế ... ). Chủ động kiểm tra, đối chiếu với cơ quan thuế, tránh để bị phạt hoặc truy thu thuế nhiều như trong Nhiệm kỳ qua. 

- Thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ, xây dựng chính sách kiểm toán nội bộ;

- Thiết lập mối quan hệ mật thiết với Ngân hàng; tìm mọi biện pháp để nâng cao hạn mức vay vốn và hạn mức bảo lãnh để đảm bảo có đủ nguồn vốn tín dụng sản xuất,  bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh hoàn tạm ứng … nhằm phục vụ tốt nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
V. Quản trị công ty (Tổ chức chào bán trái phiếu ra công chúng hoặc niêm yết trái phiếu không phải là công ty đại chúng không bắt buộc phải công bố các thông tin tại Mục này).
1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: (danh sách thành viên Hội đồng quản trị, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành, nêu rõ thành viên độc lập, thành viên không điều hành và các thành viên khác; số lượng chức danh thành viên hội đồng quản trị do từng thành viên Hội đồng quản trị của công ty nắm giữ tại các công ty khác).
	STT
	Họ  Và Tên
	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ baùo caùo
	Ghi Chuù

	
	
	Số cổ phiếu
	Tỷ lệ
	

	I
	Thành viên HĐQT
	
	
	

	1
	Lê Văn Thư
	85.490
	5,50%
	Chủ tịch HĐQT

	2
	Lê Văn Thịnh
	102.210
	6,64%
	Phó Chủ tịch HĐQT –Thành viên không điều hành

	3
	Hà Huy Khánh
	327.400
	20,56%
	Ủy viên HĐQT– Tổng giám đốc Công ty


b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Liệt kê các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị và thành viên trong từng tiểu ban). 

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả của các cuộc họp.

- Số lượng cuộc họp của HĐQT trong năm 2012: 15 cuộc họp từ nghị quyết số 29 ngày 10/01/2012 đến nghị quyết  số 44 ngày 02 tháng 01 năm 2013.
- Nội dung các cuộc họp: 
Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh từng thời điểm và xem xét kế hoạch từng tháng, quí, năm , giải quyết  các công việc của Hội đồng quản trị .
Nội dung các Nghị quyết nhằm chỉ đạo điều hành SXKD sát sao ,hiệu quả nhất.Đồng thời các Nghị quyết trên đưa ra các giải pháp phòng ngừa rủi ro ,xử lý các rỉu ro không may rảy ra sao cho có lợi cho Công ty nhất.
Các phiên họp của HĐQT đảm bảo tính dân chủ, thẳn thắn vì lợi ích của Công ty và trách nhiệm với các cổ đông.

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành.

e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: (đánh giá hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của từng tiểu ban, nội dung và kết quả của các cuộc họp).
Thành lập các Tiểu ban như Tiểu ban soạn thảo qui chế , Tiểu ban công nợ ..v.v.. các Tiểu ban hoạt động có hiệu quả và giải thể khi hết nhiệm  vụ.
f) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm.
2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: (danh sách thành viên Ban kiểm soát, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành).

1/ Khúc Ngọc Sáu: Trưởng ban kiểm soát  Số cổ phần sở hữu: 60 Cổ phần
2/ Lương Văn Nho: Thành viên                  Số cổ phần sở hữu:  00 Cổ phần

 3/ Lê Minh Độ:         Thành viên                 Số cổ phần sở hữu:  00 Cổ phần (xin nghỉ BKS vì đã nghỉ hưu)
b) Hoạt động của Ban kiểm soát: (đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của Ban kiểm soát, nội dung và kết quả của các cuộc họp).

Nội dung hoạt động trọng tâm của Ban Kiểm soát là kiểm tra và xác nhận các số liệu trong các Báo cáo tài chính . Nội dung và kết quả công tác này đã được thể hiện trong các Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên  năm 2012. 

1. Về nhân sự : Đầu nhiệm kì, Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông bầu ra có 3 thành viên . Đến tháng 9/2012 ông Lê Minh Độ xin nghỉ nhiệm vụ kiểm soát viên vì nghỉ hưu. Đến nay BKS còn lại 2 thành viên, trong đó một người đã có quyết định nghỉ hưu.

2. Trong năm 2012, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát Công ti theo điều lệ, Ban Kiểm soát được HĐQT tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ. Được cung cấp các thông tin cần thiết. Trưởng BKS đã được mời tham dự và đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT.

3. Ban Kiểm soát đã tham gia thảo luận và phát biểu quan điểm của mình về các nội dung dự thảo nghị quyết của Hội đồng quản trị.
4. Ban Kiểm soát đã trực tiếp tham gia kiểm tra, xác định các thiếu xót trong quản lí, điều hành ở các công trường Phước Hòa 1D, Bà Hồng, Đê biển Ba Tri và đã có báo cáo cho Hội đồng quản trị xử lí.

5. Ban Kiểm soát tham gia tích cực trong việc điều chỉnh, thảo luận biên soạn quy chế quản trị nội bộ mới .

6. Ban Kiểm soát đã tham cùng các Phòng chức năng trực tiếp kiểm kê , đánh giá tài sản định kì 6 tháng và cuối năm.

7. Kiểm soát viên kế toán của Ban Kiểm soát đã kiểm tra tất cả các chứng từ kế toán phát sinh trong kì. Qua kiểm tra đã loại bỏ một số chứng từ không hợp lệ. Đã yêu cầu bổ sung để bảo đảm cho các chứng từ được hợp lệ, hợp pháp. 

8. Ban Kiểm soát cũng đã kiểm soát các hoạt động thanh lí xe máy cũ và những tài sản không cần dùng.

9. Trong nhiệm kì, Ban Kiểm soát đã phân công Kiểm soát viên làm việc với cơ quan Kiểm toán trong việc kiểm toán các số liệu tài chính 6 tháng và cuối mỗi năm. 

10. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát Công ti, Ban Kiểm soát luôn dựa vào các qui định trong Điều lệ và quy chế quản lí Công ti; Tuân thủ pháp luật. Ban Kiểm soát tôn trọng các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành. Các hoạt động kiểm soát không gây cản trở các hoạt động kinh doanh của Công ti.

11. Trong năm, Ban Kiểm soát đã tổ chức 06 cuộc họp . Các nội dung họp được trưởng Ban Kiểm soát chuẩn bị trước để các thành viên thảo luận. Ban Kiểm soát thực hiện việc tôn trọng ý kiến, quan điểm của các thành viên trong việc xem xét, đánh giá vấn đề. Thảo luận dân chủ. Các kết luận trong các cuộc họp, các nội dung và hình thức kiến nghị gửi Hội đồng quản trị đều được tất cả thành viên Ban Kiểm soát nhất trí .

12. Do có những hạn chế về khả năng, Ban kiểm soát nhận thấy kết quả hoạt động kiểm soát trong năm còn có những hạn chế, yếu kém chưa thỏa mãn được mong đợi của Cổ đông. 
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: (Lương,thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý. Giá trị các khoản thù lao, lợi ích và chi phí này phải được công bố chi tiết cho từng người, ghi rõ số tiền cụ thể. Các khoản lợi ích phi vật chất hoặc các khoản lợi ích chưa thể/không thể lượng hoá bằng tiền cần được liệt kê và giải trình đầy đủ). 
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	TIỀN THÙ LAO

	1
	Lê  Văn Thư
	Chủ tịch HĐQT
	15.000.000 đ/tháng

	2
	Lê Văn Thịnh
	P. Chủ tịch HĐQT
	  2.500.000 đ/tháng

	3
	Hà Huy Khánh
	Thành viên HĐQT
	  2.000.000 đ/tháng

	4
	Khúc Ngọc Sáu
	Trưởng ban kiểm soát
	  9.000.000 đ/tháng

	5
	Lương Văn Nho
	Thành viên BKS
	  1.500.000 đ/tháng


b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: (Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng, các cán bộ quản lý, Thư ký công ty, cổ đông lớn và những người liên quan tới các đối tượng nói trên).

	STT
	Người thực hiện giao dịch
	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn
	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ
	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)

	
	
	
	Số cổ phiếu
	Tỷ lệ
	Số cổ phiếu
	Tỷ lệ
	

	I
	
	Cổ đông nội bộ
	
	
	
	
	

	1
	TVHĐQT
	Khổng Anh Dũng
	85.620
	5,56%
	0
	0%
	Mua bán

	2
	TVHĐQT
	Hà Huy Khánh
	240.100
	15,59%
	327.400
	20,56%
	Mua bán

	3
	TVHĐQT
	Sái Văn Nhuệ
	78.610
	5,1%
	18.610
	1,2%
	Mua bán

	4
	TBKS
	Khúc Ngọc Sáu
	22.160
	1,5%
	60
	0%
	Mua bán

	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	
	Cổ đông lớn
	
	
	
	
	

	1
	Cổ đông
	Đinh Thế Trung
	0
	      0%
	145.780
	9,47%
	Mua bán

	2
	Cổ đông
	Dương Văn Vang
	77.100
	5,09%
	203.000
	13,19%
	Mua bán

	3
	Cổ đông
	Lê Đình Hiển
	0
	      0%
	100.000
	6,49%
	Mua bán

	4
	Cổ đông
	Trần Đính
	145.690
	9,45%
	0
	0%
	Mua bán


c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: (Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đã được thực hiện trong năm với công ty, các công ty con, các công ty mà công ty nắm quyền kiểm soát của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), các cán bộ quản lý và những người liên quan tới các đối tượng nói trên).

d)  Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: (Nêu rõ những nội dung chưa thực hiện được theo quy định của pháp luật về quản trị công ty. Nguyên nhân, giải pháp và kế hoạch khắc phục/kế hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty).

1. HĐQT họp đầy đủ các cuộc họp thường kì và có nhiều cuộc họp không thường kì và những cuộc họp mở rộng để giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh cấp bách. Trong năm 2012, HĐQT đã tổ chứ 16 phiên họp thường kì và không thường kì.  Các nội dung dự thảo nghị quyết đều được thảo luận công khai, dân chủ . Có thảo luận và biểu quyết từng nội dung nghị quyết . Trưởng Ban Kiểm soát đã được mời tham dự tất cả các cuộc họp HĐQT. 

2. Nội dung các Nghị quyết HĐQT ban hành đều đúng thẩm quyền, tuân thủ điều lệ Công ti và Pháp luật.

3. Căn cứ vào nội dung nghị quyết HĐQT, Tổng giám đốc đã ban hành các quyết định điều hành Công ti. Các quyết định của Tổng Giám đốc ban hành đúng thẩm quyền, tuân thủ điều lệ Công ti và không vi phạm pháp luật.

4. Về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên , ngoài nội dung về thực hiện kế hoạch SXKD về doanh thu và lợi nhuận như đã trình bày trên đây và trong báo cáo các năm. Ban KS báo cáo tiếp các nội dung sau :

-
Việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ : chưa thực hiện được vìchưa làm xong các thủ tục pháp lí do Ủy ban chứng khoán nhà nước quy định.

 Năm 2012, Công ti đã thực hiện như sau : Thù lao của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Tổng Giám đốc là 15.000.000 đ/ tháng; Trưởng Ban Kiểm soát 9.000.000 đ/tháng; Thù lao cho Phó chủ tịch HĐQT : 2.500.000 đ/tháng; Thành viên HĐQT : 2.000.000 đ/tháng; Thành viên Ban Kiểm soát : 1.500.000 đ/tháng. Các mức lương và thù lao trên đây là thực hiên theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông họp tháng 4/2012.

Năm 2012 SXKD gặp nhiều khó khăn, một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh không đạt. Trong đó có những  biến động nằm ngoài tầm kiểm soát của lãnh đạo Công ti như vốn đầu tư cho các dự án xây dựng bị cắt giảm, kinh tế trong cả nước đều bị đình đốn. Vì vậy Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội chấp nhận mức thu nhập của HĐQT, Tổng Giám đốc  như nghị quyết .

VI. Báo cáo tài chính (Bản báo cáo tài chính đã được kiểm toán gửi five kèm theo)
1. Ý kiến kiểm toán

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán (Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán. Trường hợp theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán, công ty phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất hoặc Báo cáo tài chính tổng hợp thì Báo cáo tài chính trình bày trong Báo cáo thường niên là Báo cáo tài chính hợp nhất đồng thời nêu địa chỉ công bố, cung cấp báo cáo tài chính của công ty mẹ hoặc Báo cáo tài chính tổng hợp). 

	
	Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty
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